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THAI KỲ VÀ KẾT CỤC 
SẢN KHOA
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IVF Mekong, Bệnh viện Phụ Sản Quốc tế Phương Châu

GIỚI THIỆU

Xuất huyết trong tam cá nguyệt đầu tiên là một vấn 

đề thường gặp trong thai kỳ. Bốn nhóm nguyên nhân 

chính gây xuất huyết trong tam cá nguyệt đầu là thai 

ngoài tử cung, động thai, xuất huyết trong quá trình thai 

làm tổ và xuất huyết từ đường sinh dục. Xuất huyết do 

động thai là nguyên nhân thường gặp nhất. Tần suất 

xuất huyết do động thai thay đổi từ 20% trong thai kỳ tự 

nhiên đến 36% trong các thai kỳ hỗ trợ sinh sản. Xuất 

huyết trong tam cá nguyệt đầu làm tăng nguy cơ sẩy 

thai. Tỉ lệ sẩy thai dao động từ 25% đến 50% tùy ng-

hiên cứu. Mặc dù chưa rõ cơ chế trực tiếp, nhiều nghiên 

cứu phát hiện thấy rằng các thai kỳ diễn tiến được qua 

tam cá nguyệt đầu có nguy cơ bị các kết cục sản khoa 

bất lợi cao hơn. Rất ít bài tổng quan hệ thống và phân 

tích gộp về mối liên quan giữa xuất huyết trong tam cá 

nguyệt đầu và các kết cục sản khoa. Bài này sẽ điểm 

lại kết quả của một số nghiên cứu tìm được về các kết 

cục sản khoa của những thai kỳ bị xuất huyết trong tam 

cá nguyệt đầu tiên.

CƠ CHẾ XUẤT HUYẾT TRONG 
TAM CÁ NGUYỆT ĐẦU

Sau khi loại trừ các nguyên nhân xuất huyết thực thể 

(như thai ngoài tử cung, thai trứng, xuất huyết từ đường 

sinh dục...), xuất huyết trong tam cá nguyệt đầu thường 

là dấu hiệu của động thai hoặc còn gọi là dọa sẩy thai. 

Biểu hiện trên siêu âm thường gặp là hình ảnh khối máu 

tụ xung quanh túi thai. Cơ chế của tụ máu xung quanh 

túi thai chưa rõ, chính vì vậy, liệu pháp điều trị đầu tay 

của hầu hết các bác sĩ là nghỉ ngơi tuyệt đối, sử dụng 
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các thuốc hỗ trợ hoàng thể và giảm co thắt tử cung. Tuy 

nhiên, cho đến nay, chưa có bằng chứng nào đủ mạnh 

cho thấy được lợi ích rõ ràng của các liệu pháp điều trị 

các trường hợp tụ máu xung quanh túi thai.

Trong thai kỳ sau hỗ trợ sinh sản, tần suất xuất huyết 

trong tam cá nguyệt đầu cao hơn. Nguyên nhân không 

được xác định rõ. Có thể liên quan đến tiến trình làm 

tổ của phôi. Nghiên cứu của Petra và cộng sự (2006) 

cho thấy tần suất xuất huyết trong tam cá nguyệt đầu 

tương quan tuyến tính với số phôi được chuyển (lần lượt 

là 12,5%; 16,2%; 21,6% và 28% khi chuyển 1 phôi, 2 

phôi, 3 phôi và hơn 3 phôi).

Hội chứng mất thai trong song thai có thể là một nguyên 

nhân của xuất huyết tam cá nguyệt đầu. Hội chứng mất 

thai trong song thai được chia làm hai dạng là mất thai 

được nhận biết và không được nhận biết. Mất thai được 

nhận biết là khi siêu âm từng thấy 2 phôi thai sống, 

nhưng siêu âm lúc 12 tuần chỉ còn 1 thai sống. Mất thai 

không được nhận biết là khi siêu âm lần đầu chỉ thấy 1 

phôi thai sống. Có khoảng 5-10% (Pinborg và cs., 2005; 

Petra và cs., 2006) thai kỳ đơn thai là kết quả của hội 

chứng mất thai trong song thai. Nghiên cứu của Petra và 

cộng sự cho thấy tỉ lệ song thai sau thụ tinh trong ống 

nghiệm bị mất còn đơn thai cao hơn có ý nghĩa trong 

nhóm bị xuất huyết trong tam cá nguyệt đầu (8,7%), so 

với nhóm chứng không bị xuất huyết (4%).

Yang và cộng sự (2005) tìm thấy rằng phụ nữ lớn tuổi và 

những phụ nữ hút thuốc lá thụ động có nguy cơ bị xuất 

huyết trong thai kỳ cao hơn. Đặc biệt, nguy cơ bị xuất 

huyết tăng ở những phụ nữ có tiền sử sinh non và bị 

sẩy thai hoặc nạo phá thai nhiều lần. Những phụ nữ có 

tiền sử bị sẩy thai hoặc nạo phá thai một lần thì không 

bị tăng nguy cơ xuất huyết trong thai kỳ.

KẾT CỤC SẢN KHOA Ở 
CÁC THAI KỲ BỊ XUẤT HUYẾT 
TRONG TAM CÁ NGUYỆT ĐẦU

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy các thai kỳ bị xuất huyết 

trong tam cá nguyệt đầu nhưng không bị sẩy thai vẫn 

còn phải đối mặt với nguy cơ bị các kết cục sản khoa 

xấu. Nguồn gốc xuất huyết trong tam cá nguyệt đầu đa 

phần là từ bánh nhau. Vì vậy, các kết cục xấu của thai 

kỳ đa phần có nguồn gốc là các biến chứng liên quan 

đến bánh nhau.

Nghiên cứu của Weiss và cộng sự (2004) cho thấy xuất 

huyết trong tam cá nguyệt đầu là một yếu tố nguy cơ 

độc lập của các kết cục sản khoa bất lợi và tỉ lệ trực tiếp 

với lượng máu mất. Những bệnh nhân xuất huyết nhẹ 

bị tăng nguy cơ tiền sản giật, sinh non, nhau bong non 

và sinh mổ. Trong khi đó, những bệnh nhân xuất huyết 

nặng có nguy cơ thai bị suy dinh dưỡng trong tử cung, 

sinh non, vỡ ối non, nhau bong non và sinh mổ.

Sinh non

Sinh non là kết cục sản khoa được quan tâm nghiên cứu 

nhiều nhất do ảnh hưởng đến bệnh lý và tử vong chu 

sinh. Các thai kỳ diễn tiến được qua tam cá nguyệt đầu 

bị tăng nguy cơ sinh non từ 1,6 đến 3,6 lần (Batzofin 

và cs., 1984; Strobino và Pantel-Silverman, 1989; 

RydhwanaHossain và cs., 2006; Johns J và cs., 2006). 

Nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu của Juan Yang và cộng sự 

(2004) cho thấy những thai phụ bị xuất huyết trong tam 

cá nguyệt đầu có nguy cơ sinh non <_34 tuần gấp 1,6 

lần (95% CI: 1,1-2,4), sinh non do ối vỡ non gấp 1,9 lần 

(95% CI: 1,1-3,3) so với thai phụ không bị xuất huyết. 

Nghiên cứu bệnh chứng tiền cứu của F. Davari-Tanha 

và cộng sự (2008) trên 600 thai phụ cho thấy nhóm bị 

xuất huyết trong tam cá nguyệt đầu (n=150) sinh non 
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gấp 3,6 lần so với nhóm không bị xuất huyết (n=450) (tỉ 

lệ sinh non lần lượt là 52,9% và 14,7%, p=0,001).

Gần đây nhất, nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu của Velez 

Edwards và cộng sự (2012) trên một số lượng rất lớn 

thai phụ (n=3.978) cũng cho thấy nguy cơ sinh non tăng 

ở những thai phụ bị xuất huyết. Nguy cơ sinh non được 

tính riêng cho mỗi dạng xuất huyết khác nhau gồm xuất 

huyết đỏ tươi (OR hiệu chỉnh =1,92, 95% CI: 1,32-2,82), 

lượng nhiều (OR hiệu chỉnh =2,4, 95% CI: 1,18-4,88) và 

kéo dài (OR hiệu chỉnh =1,67, 95% CI: 1,17-2,38). Trong 

một nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích gộp của 

Saraswat L và cộng sự (2010) trên 14 nghiên cứu, nguy 

cơ sinh non gộp là 2,05 lần (95% CI: 1,76-2,4).

Nghiên cứu hồi cứu của Petra De Sutter và cộng sự 

(2006) trên 1.432 thai kỳ hỗ trợ sinh sản cho thấy tỉ 

lệ xuất huyết nhiều hơn và nguy cơ sinh non cũng cao 

hơn, đặc biệt là nguy cơ sinh cực non <32 tuần, cao 

gấp 3 lần nhóm không bị xuất huyết (RR= 3,05 (95% 

CI 1,12-8,31)).

Tóm lại, nhiều nghiên cứu đã tìm thấy mối liên quan 

giữa xuất huyết tam cá nguyệt đầu và nguy cơ sinh non. 

Đây là kết cục sản khoa bất lợi hàng đầu mà chúng ta 

cần tư vấn cho những bệnh nhân bị xuất huyết trong 

tam cá nguyệt đầu nhưng không bị sẩy thai.

Tăng huyết áp và tiền sản giật

Năm 1993, Verma và cộng sự báo cáo tăng huyết áp thai 

kỳ thường gặp hơn có ý nghĩa ở những thai phụ bị dọa 

sẩy thai so với những thai phụ không bị xuất huyết (lần 

lượt là 6% và 4,7%; p<0,05). Tuy nhiên, nghiên cứu này 

chỉ có 113 đối tượng. Nghiên cứu của Weiss và cộng sự 

(2004) không tìm thấy mối liên quan giữa xuất huyết tam 

cá nguyệt đầu và tăng huyết áp nhưng lại cho thấy rằng 

những bệnh nhân bị xuất huyết nhẹ có khuynh hướng 

bị tiền sản giật cao hơn có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, 

nghiên cứu này cũng cho mối liên quan rất thấp (OR<2). 

Nghiên cứu của F. Davari-Tanha và cộng sự (2008) trên 

số lượng bệnh nhân khá lớn (n=600) không tìm thấy mối 

tương quan giữa xuất huyết tam cá nguyệt đầu và tiền sản 

giật. Tổng quan hệ thống và phân tích gộp của Saraswat L 

và cộng sự (2010) cũng không tìm thấy mối tương quan có 

ý nghĩa thống kê giữa xuất huyết trong tam cá nguyệt đầu 

với tăng huyết áp thai kỳ và tiền sản giật.

Nhau bong non

Nguồn gốc xuất huyết trong tam cá nguyệt đầu thai kỳ 

là từ bánh nhau, đưa đến giả thuyết là tình trạng này có 

thể dẫn đến các biến chứng thai kỳ liên quan đến bánh 

nhau, trong đó điển hình là nhau bong non. Các ng-

hiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa xuất huyết tam cá 

nguyệt đầu và nhau bong non có thể kể đến là: nghiên 

cứu bệnh chứng tiền cứu của F. Davari-Tanha và cộng 

sự (2008) trên 600 bệnh nhân với nguy cơ nhau bong 

non ở nhóm xuất huyết khá cao (RR=3,6; p=0,015), ng-

hiên cứu hồi cứu trên dân số của Mulik V và cộng sự 

(2004) với OR=2,8 (95% CI: 2-3,7), nghiên cứu của Jes-

sica A và cộng sự (2013) trên 2.106 thai kỳ song thai 

với OR hiệu chỉnh là 7,21 (3,61-14,41). Tuy nhiên, mặc 

dù được thực hiện trên một số bệnh nhân khá lớn, điểm 

hạn chế của các nghiên cứu này là có thiết kế hồi cứu 

hoặc không phải là nghiên cứu tiền cứu bệnh chứng.

Ngược lại, nhau bong non không được thấy là có liên quan 

có ý nghĩa thống kê với xuất huyết tam cá nguyệt đầu 

trong phân tích gộp của Saraswat L và cộng sự (2010).
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Thai nhẹ cân, chậm tăng trưởng trong tử cung 

và tử vong chu sinh

Thai nhẹ cân và chậm tăng trưởng trong tử cung cũng 

được quan tâm khá nhiều do là biến chứng trực tiếp của 

sinh non và ảnh hưởng đến sự sống và sự phát triển 

của trẻ về sau. Vì vậy, hầu hết các nghiên cứu tìm thấy 

mối liên quan giữa sinh non và xuất huyết trong tam 

cá nguyệt đầu, cũng tìm thấy mối liên quan giữa xuất 

huyết và thai nhẹ cân. Thai chậm tăng trưởng và tử 

vong chu sinh chỉ được phân tích trong một số nghiên 

cứu. Nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích gộp 

của Saraswat L và cộng sự (2010) cho thấy có tồn tại 

mối liên quan giữa xuất huyết tam cá nguyệt đầu và thai 

nhẹ cân, thai chậm tăng trưởng lẫn tử vong chu sinh với 

OR lần lượt là 1,83; 1,54 và 2,15.

CÁC KẾT CỤC 
SẢN KHOA KHÁC

Thiếu máu và cách sinh không liên quan có ý nghĩa 

thống kê với xuất huyết trong tam cá nguyệt đầu thai kỳ 

trong nhiều nghiên cứu (F. Davari-Tanha và cs., 2008; 

Johns J và cs., 2006; Saraswat L và cs., 2010). Ngược 

lại, nghiên cứu của Weiss và cộng sự thấy rằng những 

thai phụ bị xuất huyết nhẹ hay nặng đều bị tăng nguy 

cơ sinh mổ.

Phân tích gộp của Saraswat L và cộng sự (2010) tìm 

thấy những thai phụ dọa sẩy thai trong tam cá nguyệt 

đầu thai kỳ còn bị tăng nguy cơ xuất huyết trước sinh 

do nhau tiền đạo (OR=1,62; 95% CI: 1,19-2,22) và do 

các nguyên nhân khác (OR=2,47; 95% CI: 1,52-4,02).

Nói tóm lại, hầu hết các nghiên cứu tìm thấy mối liên 

quan có ý nghĩa thống kê giữa xuất huyết tam cá nguyệt 

đầu với sinh non, thai nhẹ cân và tử vong chu sinh. Các 

kết cục sản khoa bất lợi khác như tăng huyết áp, tiền 

sản giật, nhau bong non, nhau tiền đạo và cách sinh 

trong mối liên quan với xuất huyết tam cá nguyệt đầu 

thì thay đổi trong các nghiên cứu khác nhau. Do đó, cần 

thêm tổng quan hệ thống và phân tích gộp nhằm đánh 

giá các nguy cơ này ở những thai phụ bị xuất huyết tam 

cá nguyệt đầu.

KẾT LUẬN

Xuất huyết trong tam cá nguyệt đầu thai kỳ có thể liên 

quan với các kết cục sản khoa bất lợi, đặc biệt là sinh 

non, dẫn đến tăng nguy cơ bệnh suất và tử suất ở trẻ 

sơ sinh. Mặc dù chưa tìm thấy mối liên quan trực tiếp 

của xuất huyết trong tam cá nguyệt đầu và các kết cục 

sản khoa này, với y học chứng cứ hiện tại, cần tư vấn 

cho các thai phụ bị xuất huyết trong tam cá nguyệt đầu 

về các nguy cơ bị các kết cục sản khoa bất lợi, nhằm có 

biện pháp phòng ngừa thích hợp, theo dõi, phát hiện và 

có chiến lược xử trí kịp thời.
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